1.Giới thiệu

Mục đích của sơ đồ trao đổi sinh-khí quyển (BATS) gắn liền với Mô hình khí hậu tổng hợp (Community Climate Model) (CCM) NCAR là (a) xác định thành phần bức xạ tới từ mặt trời được hấp thụ bởi những bề mặt khác nhau và sự trao đổi thuần của bức xạ hồng ngoại nhiệt của những bề mặt này, (b) tính toán sự truyền mô men động lượng, hiển nhiệt và ẩm giữa mặt đất và các lớp khí quyển, (c) xác định các giá trị của gió, ẩm và nhiệt độ trong khí quyển, trong các tán thực vật và tại các mực quan trắc trên mặt đất và (d) xác định các giá trị định lượng của nhiệt độ và độ ẩm (trên mặt đất và mặt băng trên biển) ở trên bề mặt Trái đất. Sau đây sẽ trình bày cách xác định độ chứa ẩm của đất, lượng mưa dư thừa trở thành dòng chảy mặt và trạng thái vật lý của ẩm (có thể ở dạng tuyết hoặc nước) tại mặt đất. Để thực hiện những tính toán này cần phải phân loại bề mặt đất thành các dạng đặc trưng đối với mỗi điểm lưới trên mặt đất; và đối với các dạng bề mặt có độ phủ thực vật đáng kể, cần tính toán sự trao đổi ẩm và năng lượng giữa thực vật và đất với không khí.


Mặt đất nhận và giải phóng rất nhiều loại năng lượng. Những dạng năng lượng quan trọng nhất theo quan điểm vật lý là : (a) bức xạ mặt trời, được mặt đất hấp thụ sau khi đã bị hấp thụ và phản xạ trong khí quyển, được xác định bằng các thủ tục con và các mô hình truyền bức xạ của albedo bề mặt (phụ thuộc vào bước sóng và góc thiên đỉnh mặt trời), (b) bức xạ hồng ngoại, được giải phóng từ mặt đất theo công thức ((sT4, trong đó ( là độ phát xạ nhiệt, (s là hằng số Stefan-Boltzmann và T là nhiệt độ đất hoặc thực vật (thông lượng dòng giáng của khí quyển nhận được từ việc tính toán chi tiết sự truyền bức xạ của CCM hoặc được tham số hoá); (c) thông lượng hiển nhiệt được tính bằng biểu thức truyền khí động lực, tỷ lệ với hiệu số giữa nhiệt độ không khí mặt đất và nhiệt độ không khí lớp biên; và (d) là thông lượng ẩn nhiệt được tính tương tự trong (c) nhưng tỷ lệ với hiệu số giữa các độ ẩm riêng. Năng lượng thuần nhận được tại mặt đất làm tan tuyết hoặc đốt nóng mặt đất hoặc được truyền xuống và dự trữ trong các lớp dưới sâu.


Trong một khoảng thời gian dài (vài ngày hoặc lâu hơn), hiệu ứng trữ nhiệt trong lớp đất không đóng băng là không đáng kể. Trong khoảng thời gian ngắn hơn, nó có tầm quan trọng tương đương với một vài thông lượng năng lượng khác.“Quán tính nhiệt” này phụ thuộc vào độ ẩm, thành phần đất và lớp tuyết nằm bên trên cũng như phụ thuộc vào quy mô thời gian. 


Một đặc điểm quan trọng của các quá trình khí hậu thực tế là các thông lượng ẩn nhiệt và hiển nhiệt trên các bề mặt đất biến đổi rất mạnh vào ban ngày. Trong thực tế, thậm chí dấu của các đại lượng này vào ban ngày và ban đêm cũng thường khác nhau. Những thông lượng này là những hàm phi tuyến mạnh của độ bất ổn định tĩnh của các lớp khí quyển bên dưới, và ẩm mặt đất lại là hàm phi tuyến mạnh của nhiệt độ mặt đất, do đó việc tính toán những thông lượng này có thể sẽ gặp phải những sai số đáng kể nếu sử dụng các nhiệt độ trung bình ngày. Sự biến đổi ban ngày của các nhiệt độ trên mặt đất và ở sát mặt đất là các đặc tính nổi bật của khí hậu, chúng cũng phụ thuộc vào các đặc tính khí hậu khác như độ ẩm đất, thông lượng mặt trời tới mặt đất và đối lưu trong lớp biên. 


Sự có mặt của thực vật có ảnh hưởng lớn đối với cả thông lượng trung bình và thông lượng ban ngày của năng lượng và nước. Các đặc trưng vật lý của thực vật quan trọng nhất ở đây là: (a) hấp thụ bức xạ mặt trời và chắn bức xạ mặt trời tới mặt đất, (b) trao đổi ẩn nhiệt và hiển nhiệt với khí quyển và (c) duy trì lượng ẩm mặt đất trong tán cây. Lượng ẩm này là một lớp nước được tạo thành từ sương hoặc là nước mưa được giữ lại; lượng ẩm vượt qúa khả năng giữ ẩm của tán lá sẽ nhỏ giọt xuống mặt đất. ở trên những tán lá khô, áp suất hơi nước được quy định bởi độ mở khí khổng (được tham số hoá bằng hệ số kháng trở khí khổng). Trên các khu rừng, sự chắn nước mưa của các tán lá và sự tái bốc hơi có thể làm mất đi hầu hết các giáng thuỷ được tạo ra trong mưa phùn nhẹ. Hơn nữa, phần lớn sự vận chuyển ẩm từ đất vào không khí đều thông qua sự thoát hơi nước của lá cây. Lượng tuyết rơi và sương giá bị ảnh hưởng đáng kể bởi lớp phủ thực vật.


Tài liệu này xem xét lại những nghiên cứu trước đây ( Dickinson và cộng sự, 1981; Dickinson và cộng sự, 1986) với mong muốn bổ sung và giải thích về vật lý cho mã chương trình BATS chứ không phải thay thế nó. Rất nhiều tài liệu bổ sung được cung cấp ngay trong chương trình Fortran. Những công bố gần đây sử dụng mã BATS gồm Dickinson (1991); Dickinson và cộng sự (1989, 1991); Dickinson và Kennedy (1991, 1992); Mearns và cộng sự (1990); Pitman và cộng sự (1990). Cuốn sách này được trình bày như sau: Chương 2 trình bày cách xác định số liệu loại đất và độ đất phủ cho mô hình và lập danh sách các tham số phụ thuộc vào những phân loại này (đây là các tập hợp số liệu không cần thiết đối với các phiên bản mô hình BATS1e chạy độc lập nhưng lại cần thiết để làm số liệu đầu vào khi liên kết với GCM). Chương 2 cũng mô tả cách tính albedo mặt đất. (Chương 3 tổng kết các bước thực hiện mã chương trình trong đó khối chương trình về bản chất vật lý BATS tại mặt đất được gắn liền với CCM). Chương 3 mô tả cách tính nhiệt độ đất. Chương 4 trình bày cách xác định độ ẩm đất và độ tuyết phủ của một ô lưới hình vuông không bị phủ thực vật. Chương 5 khái quát cách tính hệ số cản mô men động lượng, bao gồm cả những biến đổi cần thiết khi tính cho thực vật hoặc băng trên biển. Chương 5 cũng trình bày cách mô hình tính các thông lượng hiển nhiệt và ẩn nhiệt trên mặt đất không bị phủ thực vật. Chương 6 miêu tả cách tham số hóa để biểu diễn phần thực vật và cách thực vật giữ nước trong mô hình. Chương 7 tổng kết cách tính độ ẩm đất và độ tuyết phủ khi có thực vật. Các phụ lục tóm tắt một vài ký hiệu của mã chương trình.


Mặc dù BATS xử lý các quá trình bề mặt phức tạp hơn nhiều so với các GCM kinh điển, cách xử lý của nó đối với các quá trình riêng lẻ vẫn được cho là đơn giản hơn nhiều so với các mô hình phức tạp hơn, đặc biệt là các mô hình nghiên cứu thuỷ học đất, trữ lượng ẩm của cây và vật lý của tuyết. 

a. Các ký hiệu toán học

....................

2. Số liệu và những yêu cầu chung đối với BATS khi kết hợp với NCAR CCM

a. Tổng quan và các yêu cầu kết hợp:

Để kết hợp BATS với CCM hoặc mô hình khí quyển toàn cầu hay một mô hình quy mô vừa khác, cần cung cấp một lượng lớn trường số liệu và các trường chuyển đổi khác giữa BATS và CCM/GCM tại mỗi bước thời gian, như được mô tả trong hình 1.

Mô hình khí quyển xác định được sự phân bố của các điểm lưới trên đất từ các tập hợp số liệu độ cao so với mặt biển, độ băng phủ trên biển và nhiệt độ mặt biển; hai yếu tố cuối cùng có thể biến đổi theo mùa. Phân bố của thông lượng năng lượng thuần trên đại dương cũng có thể được cho giống như kiểu đã được mô phỏng trước đây, phân bố này được áp dụng cho thông lượng đã được tính chính xác từ nhiệt độ đại dương. Số liệu được nhập cho mỗi điểm lưới trên đất, chúng mô tả độ phủ thực vật, kết cấu và những màu sắc đặc trưng đã biết của đất. Một số đặc tính của đất và thực vật biến đổi qua lại lẫn nhau trong BATS phải được tính đến khi tính toán albedo.

Những đặc tính tương tác tham gia vào việc tính toán albedo bao gồm các thành phần độ phủ thực vật, độ ẩm đất, độ tuyết phủ và tuổi của tuyết. Thủ tục tính albedo phải được viết phù hợp với các thông lượng bức xạ mặt trời tại mặt đất được cung cấp từ mô hình khí quyển. Đặc biệt, nó phải phù hợp với các khoảng phổ được quy định trong mô hình và phải được xử lý riêng đối với trực xạ và tán xạ.

Do phân bố của đất và đại dương trong các tập số liệu được chọn có thể không phù hợp với những phân bố của CCM1, người ta kiểm tra số liệu của đất và thực vật tại một vài điểm CCM1 nào đó của CCM trên khu vực sử dụng tập số liệu này, trong đó đã phân loại đất mà không phân loại đại dương. Trong CCM2, các tập số liệu đã chọn được sắp xếp lại cho phù hợp với phân bố đất-biển của mô hình. Tất cả các trường cần thiết của CCM được đưa vào làm cấu trúc dữ liệu phải thích hợp với cấu trúc dữ liệu trong NCAR GCM trước đó. Nhiệt độ thấp nhất của mô hình được nhân với (k và sử dụng như “nhiệt độ thế vị”. Thủ tục SOLBDC tính các đặc trưng thuỷ học của đất là hàm của các trường số liệu đất. Tiếp theo, thủ tục BNDRY nhập vào khối chương trình chính khép kín. Cuối cùng, các trường được chuyển về dạng phù hợp với CCM. Đặc biệt lưu ý rằng sau khi khối chương trình khép kín kết thúc, các thông lượng nhiệt, ẩm và mô men động lượng, được ước lượng cho các nhiệt độ mặt đất, sẽ được sử dụng trong thủ tục tính khuyếch tán thẳng đứng sau đó.


Thủ tục BNDRY gọi các thủ tục con tính các quá trình vật lý đơn lẻ và đánh giá chung các tham số đối với một vài thủ tục như được mô tả trong hình 2. Đặc biệt, nó tạo ra một lượng ẩm đất tương đối lớn từ lượng ẩm mô hình và độ trữ ẩm cực đại của đất. Gọi thủ tục DRAG để tính các hệ số truyền giữa các lớp thấp nhất của mô hình (tán cây cộng với mặt đất) và mặt đất. Hệ số độ nhám mặt đất zo, phụ thuộc vào độ cao mực thấp nhất của mô hình so với mực biển, được xác định từ độ phủ bề mặt; và số Richardson được tính từ tốc độ gió trong lớp thấp nhất của mô hình và hiệu số nhiệt độ trên mặt đất và trong lớp thấp nhất của mô hình.

Hình 1

Hình 2


Phần thực vật của mã chương trình chỉ được thực hiện trên các ô lưới có độ phủ thực vật lớn hơn 0.001. Tốc độ gió trong tán cây tính được từ tốc độ gió trung bình bên ngoài tán cây, lớn gấp vài lần căn bậc hai của hệ số cản, hệ số này bằng vận tốc ma sát u*. Người ta cũng tính hệ số truyền nhiệt và mô men động lượng từ lá. Nước trong tán lá là một dạng của nước mưa bị chắn lại. Nhiệt độ của tán lá cũng tính được. Lượng mưa hay tuyết bị chắn lại bởi các lá vượt quá khả năng trữ ẩm cực đại của lá được cho là nước rơi xuống mặt đất và được giữ lại để tính trữ lượng nước của đất hoặc trữ lượng tuyết.


Trở lại với những tính toán cho các bề mặt, ta tính lượng mưa hoặc tuyết tới mặt đất (trừ đi một lượng nào đó đã bị tán lá giữ lại) và sự bay hơi nước một phần của đất từ lượng nước trong đất và lớp tuyết nằm bên trên. Các thủ tục được gọi để tính nhiệt độ của mặt đất hoặc của băng trên biển và các trữ lượng nước của đất và độ tuyết phủ. Các giá trị nhiệt độ, độ ẩm đất và sự thoát hơi nước của tán lá đã được cập nhật được dùng để tính thông lượng thuần của nhiệt độ và mô men động lượng từ mặt đất tới lớp khí quyển thấp nhất trong mô hình.


Các đặc tính của không khí mặt đất được ước lượng để so sánh với các quan trắc bằng cách sử dụng lý thuyết lớp biên để nội suy qua lại giữa nhiệt độ lớp thấp nhất của mô hình với bề mặt (của mặt đất, không khí tán cây hoặc đại dương). Để liên kết với mô hình của lớp khí quyển nằm bên trên, người ta ước lượng nhiệt độ tại độ cao 10m trên mặt biển và 1,3m trên mặt đất, đây là độ cao được coi là đã tính đến cả lớp cỏ thấp trên mặt đất và vẫn nằm trong giới hạn độ cao của một loại phủ thực vật cho trước. Biểu thức gần đúng được dùng là:

……..

trong đó zo = 0.01m và ở trên đất b = 4.8 (CD/CDN)1/2 trong đó CD là hệ số cản tại z1 và CDN là hệ số cản tại các điều kiện phiếm định.

b. Xác định loại đất:

Hiện nay, ba loại dữ liệu được thiết lập để đưa vào các mô hình khí hậu là tập số liệu thực vật của Olson và cộng sự (1983), số liệu thực vật và đất trồng của Matthews (1983,1984) và số liệu các loại đất trồng và đất sử dụng của Wilson (1984), được mô tả trong tài liệu của Wilson và Henderson-Sellers (1985). Những ghi chép về số liệu đất sử dụng được dùng để tạo ra tập số liệu loại đất cho CCM với độ phân giải R-15. Số liệu của Olson và cộng sự (1983) được sử dụng để tạo ra tập số liệu đất sử dụng với độ phân giải T-42 được dùng trong CCM2. Sự bổ sung số liệu đất của Wilson (1984) được mô tả trong các mục sau đây. 

Matthews (1983, 1984) đã định nghĩa 31 loại đất tự nhiên và quy định mức độ trồng trọt đối với mỗi ô lưới 1o x  1o. Wilson (1984) cũng sử dụng độ phân giải cơ bản 1o x  1o nhưng định nghĩa 2 loại đất phủ đối với mỗi yếu tố đất là: cấp 1 ( 50% diện tích một ô lưới, cấp 2 < 50% nhưng ( 25%. Tác giả sử dụng 53 loại đất phủ bao gồm một số dạng đất trồng. Để đơn giản một phần việc phân loại độ đất phủ CCM, tất cả các số liệu được đưa về dạng phần trăm của 18 loại đất phủ cơ bản hơn được trình bày trong Bảng 1. Các ví dụ về vai trò của việc ứng dụng các loại đất khác nhau được mô tả trong hình 3.

Bảng 1. Các loại phủ thực vật / đất phủ

1. Đất trồng hỗn hợp

2. Cỏ thấp

3. Cây lá kim thường xanh

4. Cây lá kim rụng lá theo mùa

5. Cây lá rộng rụng lá theo mùa

6. Cây lá rộng thường xanh

7. Cá cao

8. Hoang mạc

9. Lãnh nguyên (vùng bắc cực trơ trụi bằng phẳng rộng lớn của Châu âu)

10. Cây trồng được tưới nước

11. Nửa hoang mạc

12. Băng hà / mũ băng

13. Đầm lầy hoặc bãi lầy

14. Nước trong đất liền

15. Đại dương

16. Cây bụi thường xanh

17. Cây bụi rụng lá theo mùa

18. Rừng hỗn hợp.

Hình 3

Tập hợp số liệu có độ phân giải R-15, xấp xỉ 4,5o x 7,5o nhận được từ mỗi tập số liệu có độ phân giải 10 và ban đầu nhận số liệu theo thành phần phần trăm của 17 loại đất cơ bản. Mỗi ô lưới được gán cho một loại đất phủ đặc trưng trừ khi việc sử dụng loại 18 (rừng hỗn hợp) có vẻ thích hợp hơn. Các loại đất đặc trưng rút ra từ mỗi tập số liệu được so sánh với nhau và nếu việc phân loại này phù hợp thì kết quả sẽ được tập hợp lại trong tập số liệu R-15 cuối cùng. Tại một vài ô lưới của mô hình có những khác biệt giữa các tập số liệu của Matthews và Wilson thì hai bước luân phiên hoặc phối hợp sau đây được thực hiện. Bước một, tính giá trị trung bình (của 2 thành phần phần trăm) và bước hai so sánh giá trị này theo Bảng phân loại kiểu sinh thái của Olson và cộng sự (1983), việc đánh giá khách quan được thực hiện tương tự như khi phân loại. Kết quả là 18 nhóm đất sử dụng được xác định trên mạng lưới của mô hình. 18 nhóm đất sử dụng này được dùng để xác định khoảng biến đổi rộng của các đặc tính bề mặt đất, thuỷ văn và phủ thực vật như được mô tả dưới đây.

Tập số liệu T-42 nhận được nhờ kết hợp một cách đơn giản một trong số 18 loại số liệu đất với mỗi loại thực vật của Olson và cộng sự (1983), và số liệu có độ phân giải 0,5o được tích luỹ lại cùng với các ô lưới của mô hình và loại đất đặc trưng trong mỗi « đã chọn.

Đối với mỗi điểm lưới, giá trị KVEG được đưa vào mô hình như sau:  KVEG = 0  đối với tất cả các điểm lưới trên biển, KVEG = 1 đối với tất cả các điểm lưới trên đất trồng hỗn hợp hoặc có thể canh tác được, v.v. Độ gồ ghề ROUGH (được cho trong Bảng 2) được sử dụng như độ gồ ghề khí động lực và phần diện tích ô lưới được tuyết phủ fSNOW được tính theo biểu thức sau:

……………

Giá trị Scv/((sw) là độ dày trung bình của lớp tuyết và ROUGH/ 0.1 bằng khoảng một nửa quy mô ngang trung bình theo phương thẳng đứng của các vật thể trên mặt đất. Giá trị fSNOW, được tính độc lập đối với phần bị phủ và không bị phủ thực vật của ô lưới, xác định phần diện tích có albedo của tuyết so với phần không có tuyết. Trên các vùng có phủ thực vật, tất cả phần có thực vật bị tuyết phủ đều được bỏ qua thông qua việc giảm phần diện tích được phủ bởi thực vật, phần này bằng (1- fSNOW) như đã được xác định trong mục (b).

Đối với mỗi loại đất phủ, cần có một số tham số thực vật như được chỉ ra trong Bảng 2. Bên cạnh độ nhám và albedo (sẽ xét trong chương sau) BATS đòi hỏi phần diện tích có thực vật (f và chỉ số diện tích lá LAI và chỉ số diện tích thân SAI. Phần có thực vật và LAI biến đổi trong khoảng giá trị cực tiểu và cực đại tuỳ theo mức độ phụ thuộc của chúng vào nhiệt độ tầng đất mặt.

Phần có thực vật khi có tuyết bị giảm xuống một lượng (1- fSNOW), vì vậy thực vật bị tuyết phủ không tương tác được với khí quyển. Đây là một vấn đề cần nghiên cứu hiện nay để làm cho các tham số tương tác hơn với khí hậu của mô hình.

Một số tham số cho đất bề mặt được xác định như một hàm của loại đất phủ, đúng ra nên là hàm của loại đất. Tuy nhiên, đối với nghiên cứu hiện tại, độ sâu lớp rễ, độ sâu lớp đất trên cùng và cả tầng đất (được mô tả trong hình 1) đều là hàm chỉ của loại đất phủ (Bảng 2). Một số tham số thay đổi theo loại đất và được trình bày trong chương sau.

c. Xác định thông tin đất:


Wilson (1984) phân loại màu sắc đất, kết cấu và khả năng tiêu thoát nước của đất dựa trên nguồn số liệu được lấy trên bản đồ đất toàn thế giới FAO (FAO/ UNESCO, 1974). Thông tin về đất được phân loại ở độ phân giải 1o x 1o thành 3 nhóm màu sắc, 3 nhóm kết cấu và 3 nhóm khả năng tiêu thoát nước. Bảng phân loại đất được tạo nên từ những số liệu trên các ô lưới của mô hình R-15 và T-42. Tám nhóm màu sắc biến đổi trong một khoảng rộng của phổ ánh sáng. Mười hai nhóm kết cấu, biến đổi từ 1 = đất rất thô (tương đương với cát) đến 12 = đất rất mịn (tương đương với đất sét nặng), được xác định bằng cách lấy trung bình các kết cấu từ tập số liệu 1o x 1o. Nhóm kết cấu thứ 6 có thể ứng với đất sét nhiều mùn.


Các đặc tính của đất gắn liền với 12 nhóm kết cấu còn các albedo khô và bão hoà trong hai vùng bước sóng gắn liền với 8 nhóm màu sắc.

d.Albedo:


Đối với mỗi điểm lưới trên đất có thêm 3 biến khác được xác định trong thủ tục ALBEDO là: albedo của thực vật đối với ánh sáng nhìn thấy ((<0.7(m), albedo của thực vật đối với ánh sáng gần hồng ngoại ((>0.7(m) và albedo của đất. Các giá trị albedo của thực vật được xác định từ các nguồn tài liệu khác nhau, đặc biệt là của Monteith (1975,1976) hoặc cũng có trong các tài liệu tham khảo của Monteith (1959), Kung và cộng sự (1964), Barry và Chambers (1966), Federer (1968), Oguntoyinbo (1970), Stewart (1971), Tucker và Miler (1977), Rockwood và Cox (1978), Kriebel (1979), Fuller và Rouse (1979) và Kukla và Robinson (1980).


Gates và cộng sự (1965) đã đưa ra albedo phổ của các lá riêng biệt. Albedo gần hồng ngoại đối với thực vật không thể suy được từ albedo của mỗi lá riêng biệt do độ phản xạ (~50%) và độ phát xạ lớn của những bề mặt này hàm ẩn sự thống trị của quá trình hoàn trả lại bức xạ truyền đến (Dickinson, 1983). Việc chia thành các thông lượng ánh sáng nhìn thấy và gần hồng ngoại chủ yếu dựa trên dữ liệu của Tucker và Miller (1977), Kriebel (1979), Fuller và Rouse (1979).


Albedo của bề mặt đất không bị phủ thực vật được xác định trong nhiều tài liệu khác nhau, ví dụ như của Kondratyev (1969), Condit (1970), Idso và cộng sự (1975), và Tucker và Miller (1977). Những phân bố cụ thể hơn của albedo phụ thuộc vào loại đất và độ ướt của đất. Tuy nhiên, khi độ phủ thực vật (f bằng hoặc lớn hơn 0.80, một lượng tương đối ít bức xạ sóng ngắn tới được mặt đất nên việc tham số hoá trở nên không cần thiết. 


Các giá trị albedo của thực vật sử dụng hiện nay trong thủ tục ALBEDO được cho trong Bảng 2. Chúng ta không thể tìm được nhiều số liệu albedo của cành cây và của thực vật không có màu xanh (ngoài tài liệu của Federer, 1968, 1971) nhưng có thể giả thiết rằng chúng cũng có màu xanh. Ta thấy rằng thân và cành cây có thể có albedo nhỏ hơn nhiều so với 0.05, các lá màu đỏ hoặc nâu có thể có albedo lớn hơn nhiều so với 0.05 và khoảng phổ của albedo của những loại này sẽ khác nhiều so với khoảng phổ của lá màu xanh.


Albedo của đất trống ALBG được tính bằng:

………..

trong đó ALBGO là albedo của đất bão hoà; và số gia của albedo do độ khô của đất bề mặt cho trước tại (<0.7 (m là hàm của tỷ số giữa hàm lượng ẩm đất bề mặt Ssw với độ dày lớp đất trên cùng Zu,

……..

Biểu thức này được chọn sao cho albedo của đất biến đổi phi tuyến giữa giá trị khô và bão hoà được cho sau đây. Số Ssw trở nên nhỏ (( 0.025m) trước khi albedo của đất tăng lên đáng kể. Độ ẩm được duy trì quanh hạt đất đến khi độ khô đạt ~80%. Albedo của đất khi (>0.7 (m lớn gấp hai lần so với khi (<0.7 (m. Albedo của đất khô và đất đã bão hoà đối với 8 nhóm màu sắc được trình bày trong Bảng 3.

e. Albedo của tuyết:


Albedo của tuyết phụ thuộc vào phổ hỗn hợp của bức xạ tới hoặc góc thiên đỉnh của mặt trời, độ muội của tuyết, độ dày tuyết và kích thước hạt tuyết. Marshall (1989) đã phát triển được cách tính albedo của tuyết, tác giả đưa ra một vài điểm thuận tiện hơn chưa từng có trong BATS bao gồm việc kết hợp giữa quan hệ của góc thiên đỉnh với kích thước hạt tuyết và quan hệ của độ dày với độ muội của tuyết.


Albedo của tuyết trong BATS vẫn sử dụng những biểu thức trước đây nhận được từ những tính toán của Wiscombe và Warren (1980) cùng với mô hình và số liệu của Anderson (1976):

...............

trong đó (V = albedo tại (<0.7 (m, (IR = albedo tại (>0.7 (m và ký hiệu D biểu diễn albedo tán xạ được tính như sau:

..................

và 

(V0 = 0.95 là albedo của bức xạ nhìn thấy chiếu lên tuyết mới với góc thiên đỉnh nhỏ hơn 60o
(IR0 = 0.65 là albedo của tuyết mới đối với bức xạ gần hồng ngoại với góc thiên đỉnh nhỏ hơn 60o
f(ZEN) biến đổi giữa 0.0 và 1.0, biểu diễn số gia của albedo tuyết đối với ánh sáng nhìn thấy do góc thiên đỉnh vượt quá 60o
C(ZEN) = cosin của góc thiên đỉnh

FAGE = tuổi của tuyết đã biến đổi được xác định dưới đây và được dùng trong chương này để tính độ giảm albedo của tuyết do tuổi của tuyết (được giả thiết để biểu diễn sự tăng của độ tuyết phủ và kích thước hạt tuyết) khi góc thiên đỉnh nhỏ hơn 60o.

Sử dụng tham số hoá sau:

...............

Trong phương trình (6), b sẽ bằng 0 khi C(ZEN) = 0.5 và bằng 1 khi C(ZEN) = 0 (mặt trời nằm ở đường chân trời); b có thể được điều chỉnh cho phù hợp nhất với số liệu, ở đây b = 2.0.


Albedo của tuyết giảm theo thời gian do kích thước hạt tuyết tăng lên và do sự tích luỹ của bùn và muội. Tham số hoá độ giảm số hạng FAGE ở trên bằng

.................

Tuổi vô thứ nguyên của tuyết (SNOW được tăng lên như một biến dự báo của mô hình như sau:

..................

trong đó 

...........

Số hạng r1 biểu diễn hiệu ứng lớn lên của hạt do khuyếch tán hơi nước, sự phụ thuộc vào nhiệt độ của r1 thực chất tỷ lệ với áp suất hơi nước. 


Số hạng r2 biểu diễn hiệu ứng bổ sung của nước lỏng ở gần và tại mặt băng và r3 biểu diễn hiệu ứng của bùn và muội.


Lượng tuyết rơi từ 0.01m nước lỏng được giả thiết là được hoàn trả về mặt đất, do đó, albedo là của lớp tuyết mới. Vì giáng thuỷ trong một bước thời gian của mô hình nói chung là nhỏ hơn lượng giáng thuỷ cần để rơi trả về mặt đất khi nó biến thành tuyết trong mỗi bước thời gian nên ta giảm tuổi của tuyết đi một lượng tuỳ thuộc vào tổng lượng tuyết mới trong m, (Ps như sau:

.................

trong đó ((SNOW được định nghĩa như trong phương trình (8).

3. Nhiệt độ đất:


Cơ sở của mô hình nhiệt độ đất được trình bày trong tài liệu của Dickinson (1988) được tạo ra từ phương pháp bồi hoàn lực của Deardorff (1978). Mô hình cần một số tham số sau:

(s = hệ số truyền nhiệt

(d = tần số ngày

(a = tần số mùa

(t = bước thời gian trong s

hs = 
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= Thông lượng (sóng dài) IR thuần từ khí quyển tới mặt đất trống

Fs = Thông lượng hiển nhiệt khí quyển từ mặt đất vào khí quyển

Fq = Thông lượng ẩm khí quyển từ mặt đất vào khí quyển

Lv,s = ẩn nhiệt hoá hơi hoặc thăng hoa.

Lf = ẩn nhiệt nóng chảy.

Qsf = LfWm2c1/((scsd1c2) = Tỷ lệ biến đổi nhiệt độ của tầng đất mặt.

Sm = Độ tan tuyết.

a. Nhiệt độ đất bề mặt:


Nhiệt độ đất bề mặt Tg1 được tính từ phương trình sai phân sau:

....................

với các hệ số được biểu diễn dưới đây; B bao gồm số hạng tỷ lệ với đốt nóng thuần mặt đất.

.....................

trong đó 
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 là giá trị ban đầu của nhiệt độ tại bước thời gian đầu tiên (biểu thức làm chính xác các thông lượng ẩn và hiển nhiệt tại nhiệt độ hiện thời) và 

............

trong đó hs là đốt nóng thuần mặt đất, và

....................

trong đó fSNOW được xác định trong phương trình (1a). Tương tự:

....................

và độ sâu thâm nhập ban ngày là

...............

trong đó B’ là đạo hàm của B theo nhiệt độ và được xấp xỉ bằng mức độ phụ thuộc vào nhiệt của các thông lượng ẩn và hiển nhiệt được định nghĩa dưới đây. Để dễ hiểu hơn,Tg được tính cùng với nhiệt độ lá cây (xem mục 6g) và số hạng bổ sung được thêm vào B làm tăng độ chính xác cho .....


Với sai phân thời gian Crank-Nicholson nhưng sử dụng (11) để ước lượng B, ta tính được nhiệt độ đất bề mặt tại bước thời gian thứ N+1 từ bước thời gian thứ N (khoảng biến đổi được giới hạn nhiều nhất là (10o), sử dụng

................

ksn = độ khuyếch tán nhiệt của tuyết, ksb = độ khuyếch tán nhiệt của đất đối với thay đổi ban ngày, nhận được từ lớp nước của đất trong lớp đất trên cùng.

Và

....………

trong đó FCT1 là quán tính nhiệt bổ sung của băng được trình bày dưới đây (17b).


Độ khuyếch tán của tuyết được dựa trên: Corps. of Engineers (1956), Yen (1969) và Anderson(1976).

.......

trong đó kso = (7.0 x 10-7 / 0.49) m2s-1, và nhiệt dung là

............

trong đó

.............

là nhiệt dung riêng trên một đơn vị mật độ tuyết và (sw là mật độ tương đối của tuyết so với nước.


Mật độ tuyết được tính theo giả thiết:

.................

trong đó FAGE là tuổi của tuyết.


Độ khuyếch tán nhiệt và nhiệt dung của đất phụ thuộc vào độ ẩm và kết cấu của đất (theo deVries, 1963). Đối với đất (trần) không bị đóng băng,

....................

trong đó

.............

trong đó RAT là tỷ số giữa độ khuyếch tán nhiệt của một loại kết cấu đất cho trước và độ khuyếch tán nhiệt của đất có nhiều mùn.

..............

là nhiệt dung riêng của nước và (w là thể tích nước trên một đơn vị thể tích đất. Các giá trị (w riêng lẻ được xác định cho lớp đất mặt đối với thay đổi ban ngày và đối với lớp tầng rễ đối với những thay đổi ban đêm.


Các đặc tính nhiệt biến đổi được sử dụng đối với đất bị đóng băng, nghĩa là

………….

và sự đóng góp của nước vào (scs bị giảm đi 0.51 do phần nước này bị đóng băng. Người ta giả thiết rằng tất cả nước đều bị đóng băng trong khoảng 0oC và -4oC. 


Số hạng FCT1 ( 0 tham số hoá sự đóng góp của ẩn nhiệt hoá băng từ lớp đất phía trên vào cân bằng năng lượng mặt đất, giả thiết rằng nhiệt này được cho bởi số hạng.

…

trong đó (T = 4o
sao cho

………..

Số hạng Fru là phần nước của lớp đất bề mặt không bị đóng băng. Số hạng trong ngoặc vuông của (17a), là O(1) (vô cùng lớn của 1), không cần thiết và nên bỏ qua trong những xem xét sau này.

b. Độ tan tuyết:


Khi có tuyết, độ tan tuyết được ước lượng từ năng lượng cần để cân bằng hs và đưa Tg về 0oC. Nếu giá trị này dương, ẩn nhiệt tính được từ độ tan được tách khỏi hs được giới hạn bởi độ phủ tuyết còn lại. Nghĩa là

………….

Đạo hàm của các thông lượng ẩn nhiệt và hiển nhiệt của đất theo nhiệt độ dùng để tính B’ được ước lượng khi không có thực vật như sau:

…………

trong đó fg là độ ướt của đất được xác định từ phương trình bốc hơi của đất, bằng tỷ lệ giữa độ bốc hơi của đất và độ bốc hơi của một mặt ướt. Trong (19) ta đã bỏ qua sự đóng góp của phần phụ thuộc nhiệt độ của CD. 


Việc ước lượng các đạo hàm của thông lượng đối với thực vật được mô tả dưới đây. Số hạng đạo hàm thông lượng (19) được dùng để làm chính xác Fs và Fq ở bước thời gian thứ N+1 sao cho đảm bảo được điều kiện bảo toàn năng lượng.

c. Nhiệt độ sát mặt đất:


Nhiệt độ sát mặt đất Tg2 được đồng nhất với biến đổi năm của nhiệt độ trong tính toán từ lực phục hồi tương ứng với nhiệt độ tại độ sâu khoảng 1m. Như đã trình bày trong Dickinson (1988) có:

.................

trong đó c4 là hệ số gắn liền với đất không bị ảnh hưởng bởi biến đổi năm. ở đây c4 = 0, ngoại trừ bên dưới tầng đất bị đóng băng ta chọn c4=1.0, T3=271.0.  Số hạng A2 bằng

................

khi không có tuyết thì

................

và khi có tuyết, cả Da và Dd đều được tính trung bình có trọng số theo độ dày của lớp tuyết

..................

với Das và Dab được xác định từ Dds và Ddb là hạng tử của (21a). Các trọng số biểu diễn đóng góp của tuyết là

..................

trong đó

........

với Frr = 0.15 Zr là lượng nước của đất không bị đóng băng.

d. Nhiệt độ bên trên băng biển trần hoặc băng bị phủ bởi tuyết:


Bên trên băng biển, thành phần trữ lượng nhiệt ban ngày bên trong băng được bỏ qua và được thay thế bằng sự truyền nhiệt đều đặn từ lớp nước bên dưới đại dương đi lên. Do đó, tổng các thành phần thông lượng của năng lượng trở thành

.....................

Theo Maykut và Untersteiner (1971) và Stemtner (1976), sự dẫn nhiệt qua lớp băng biển bị phủ tuyết hoặc băng trần được tính như sau:

.................

trong đó

.............

trong đó cần có hệ số 103 để Scv có đơn vị là mm và ksncsw = 7 x 10-7(sw, và

.................


Nhiệt độ tại bề mặt băng và lớp tuyết nằm bên trên biến đổi theo

.............

trong đó CEFF là nhiệt dung hữu hiệu, giả thiết rằng nhiệt độ khuyếch tán ổn định qua băng để tính nhiệt độ tại các điểm giữa tuyết và băng và tính trọng số cho các nhiệt dung tương ứng với tỷ số giữa khuynh hướng biến đổi nhiệt độ này với khuynh hướng của Tg, nghĩa là

...........

trong đó CSNOW =cswScv, CICE = cidice với ci=0.45 cw và dice là độ dày của băng, được coi là hàm biến đổi theo mùa hoặc tính được.

4. Độ ẩm đất và độ tuyết phủ khi không có thực vật:


 Để xác định được độ ẩm đất và độ tuyết phủ người ta chia bề mặt trái đất thành hai phần: (1) phần đại dương (các khu vực bị băng phủ và không bị băng phủ) và (2) phần lục địa bị tuyết phủ và không bị tuyết phủ. Đối với các vùng đại dương không bị băng phủ, nhiệt độ bề mặt Tg1 được cho từ số liệu quan trắc trong mô hình chuẩn. Đối với các vùng khác, việc tính toán Tg1 phụ thuộc vào các điều kiện hiện tại của độ tuyết phủ, độ ẩm đất, loại đất và nhiệt độ lớp đầu tiên (dưới cùng) của khí quyển. 

a. Giáng thuỷ (mưa và tuyết):

Lượng mưa và giải phóng ẩn nhiệt (Qc) trong mỗi lớp khí quyển phụ thuộc phức tạp vào lượng giáng thuỷ và độ ẩm của các lớp nằm bên trên (sau này sẽ xác định pha của giáng thuỷ). 

Lượng giáng thuỷ tại mặt đất (P) là tổng lượng giáng thuỷ thuần của mỗi lớp. Lượng giáng thuỷ này được coi là lượng tuyết rơi xuống (Ps) nếu T1(Tc  hoặc là lượng mưa Pr nếu T1>Tc đối với lớp thấp nhất của mô hình ((=0.991) (Auer,1974), trong đó Tc = Tm + 2.2o.

.......

ẩn nhiệt tương ứng được dùng trong GCM bên trên nếu năng lượng được bảo toàn.

b. Độ trữ ẩm của đất:


Lượng ẩm tới mặt đất sẽ xâm nhập vào trong đất hoặc bị mất đi thành dòng chảy mặt. Đất được biểu diễn làm 3 lớp theo lượng nước, chúng có chung mặt trên là ranh giới giữa đất và không khí nhưng mặt dưới tăng theo độ sâu. Xét 3 tham số biểu diễn độ ẩm đất:

Ssw = Lượng nước lớp đất bề mặt, biểu diễn lượng nước trong lớp trên cùng (đến độ sâu Zu) của đất.

Sswmax = Lượng nước cực đại của lớp đất bề mặt

Srw = Lượng nước trong tầng rễ đến độ sâu Zr của đất

Srwmax = Lượng nước cực đại trong tầng rễ của đất

Stw = Tổng lượng nước của đất tới độ sâu Zt

Stwmax = Tổng lượng nước cực đại.


Trong quá trình tích luỹ nước của đất, Ssw, Srw, Stw đều nhận được cùng một lượng nước từ lượng mưa Pr và mất đi cùng một lượng Fq do bốc hơi và Rs do dòng chảy mặt bởi vì những thông lượng này xảy ra tại bề mặt đất.


Thông lượng giữa các lớp đất ảnh hưởng khác nhau tới các nguồn nước khác nhau (nhưng có phần chung nhau). Những phương trình bảo toàn được viết (khi không có thực vật) là:

..................

trong đó

...............

G là tổng lượng nước thuần cung cấp cho mặt đất, Pr = lượng mưa, Sm = độ tan tuyết và Fq = độ bốc hơi. Nếu Fq âm thì sương được hình thành. Các số hạng Fq, Rs, Rg và (w được tham số hoá trên cơ sở mô hình đất đa lớp (Dickinson,1984). Quá trình tham số hoá này được mô tả trong phần còn lại của chương này.

c. Sự xâm nhập và thấm của lớp nước mặt:


Nói chung tại mỗi ô lưới, phân bố loại đất được quy định bởi khí hậu, thực vật, địa chất,... của nó. Tuy nhiên, ở đây ta giả sử mỗi ô lưới chỉ có một loại đất, hầu hết các đặc tính của loại đất này đều phụ thuộc vào kết cấu của đất và được trình bày trong Bảng 3 sau đây (ví dụ như Campbell, 1974; Clapp và Hornberger, 1978). Trong hầu hết các tài liệu hiện nay, các quá trình tham số hoá đều giả thiết rằng các đặc tính của đất là không đổi theo độ sâu.

(a) Độ xốp = PORSL (xem Bảng 3), nghĩa là 1m3 đất bão hoà có thể giữ được PORSL (m3) nước.

(b) Độ hút nước của đất (negative potential) ( = (os-B trong đó các giá trị (o được cho trong Bảng 3; B biến đổi từ 3.5 đến 10.8 (Bảng 3), s = thể tích nước chia cho thể tích nước khi bão hoà. Ví dụ, nếu s = 0.3 (tại giá trị này giả thiết sự thoát hơi nước ngừng lại, được cho trong Bảng 3, dòng f), B = 5 và (o = 0.2mm thì ( có thể lớn nhất là = 82mm. Lưu ý rằng s = (w/ PORSL.

(c) Độ dẫn nước : Kw = Kwos2B+3 với các giá trị của Kwo (ms-1) được cho trong Bảng 3 biểu diễn giá trị dòng chảy gây ra do trọng lực đối với đất bão hoà.

Lượng nước biểu diễn bởi s khuyếch tán vào đất với hệ số khuyếch tán là

.................

Bên cạnh hoạt động khuyếch tán còn có hiện tượng tiêu thoát nước do trọng lực điều khiển dòng chảy đối với các quy mô độ dài đủ lớn. Điều này tạo ra biểu thức tiêu thoát nước của tầng đất mặt.

...........

ví dụ, tại s = 0.6, B = 5 và Kwo= 8.9 x 10-3 mm s-1, Rg = 1.3 x 10-5mm s-1 (=1.5 mm d-1).

Liên hệ sự tiêu thoát nước tại đáy của lớp đất mặt (tại 5-10 m) với các đặc tính của đất tại mặt đất là rất khó khăn; do đó Kwo tại mực đó được giả thiết là bằng 4.0 x 10-4 mm s-1 và không phụ thuộc vào loại đất.

d. Bốc hơi:


Tham số hoá số hạng bốc hơi Fq và sự truyền giữa các lớp đất bên dưới và bên trên một cách tổng quát là một việc khó. Những biểu thức hiện thời đều dựa vào biểu hiện của cột đất ban đầu có một sức chứa khả năng nhất định, bị khô đi do biến đổi độ bốc hơi khả năng ban ngày tại mặt đất. Dựa vào kết quả của mô hình đất đa lớp và các lập luận lý thuyết, ta chấp nhận tham số sau:

........................

trong đó Fqp = độ bốc hơi khả năng và Fqm = thông lượng ẩm cực đại qua một mặt ướt mà đất có thể chấp nhận được. Fqp được tính bằng cách sử dụng phương trình (47) với fg = 1 do bốc hơi từ bề mặt ướt có các đặc trưng khí động lực giống như mặt đất và

..............

trong đó B được xác định bằng

..............

sử dụng

...............

trong đó (wsat là phần đất bão hoà chứa đầy nước và Ko(mm s-1) và (o(mm) là độ dẫn (nhiệt) cực đại và độ hút (ẩm) của đất trong Bảng 3 và được xác định:

.........

và

.........

Phương trình (33) được kiểm tra với các giá trị (o biến đổi từ 0.1 đến 1.0 mm. Dmin nhỏ, bằng 10-3 mm2 s-1 và biểu thức được kiểm tra với giá trị Dmin biến đổi từ 10-2 mm2 s-1 tới 10-4 mm2 s-1. Cấu trúc tổng quát của các số hạng trong (33a-e) được rút ra từ phân tích thứ nguyên và lập luận vật lý nhưng cấu trúc cụ thể hơn của chúng lại được rút ra từ các phương pháp số thử-và-sai. Do độ bốc hơi khả năng hiếm khi vượt quá 4 x 10-4 mm s-1 nên đất ướt hơn nhiều so với sức chứa khả năng nói chung sẽ bốc hơi tại giá trị bốc hơi khả năng.


Hoạt động của nước từ tầng rễ đến lớp đất mặt được tham số hoá bởi

..............

và từ cột đất tổng cộng vào tầng rễ là

...............

trong đó các hệ số Cfl1, Cfl2 được cho bởi

.............

trong đó

..............

trong đó Zr là độ sâu của lớp đất hoạt động (giữa 500 và 2000mm), Zu là độ sâu của lớp đất mặt (độ dày được giới hạn trong khoảng giữa 10 và 200 mm) trong đó

..............

trong đó K0r được cho bằng 0 hoặc một giá trị nào đó tuỳ thuộc đất có bị đóng băng hay không và K01 bằng 0 hoặc một giá trị nào đó tuỳ thuộc đất có bị thấm hay không.


Với việc sử dụng những biểu thức trên, nước từ quá trình ngưng tụ của lớp bề mặt không đọng lại quá nhiều trên mặt đất. Do vậy, cần giả thiết rằng dòng chảy mặt phải được bổ sung để đạt gần bão hoà cho phù hợp với dòng chảy mặt quan trắc được (khoảng một nửa dòng chảy mặt tổng cộng toàn cầu) hoặc giả thiết cho sự biến đổi quy mô dưới lưới của cường độ mưa.

e. Dòng chảy mặt:


Trong thời gian mưa lớn hoặc tuyết tan và độ ẩm đất cao, có rất nhiều nước tới các bề mặt tự nhiên nhưng không thấm được xuống các bể chứa nước mặt, hơn nữa, các dòng chảy ngay lập tức chảy vào các suối và sông.


Theo cách nói của thuỷ văn cổ điển thì những dòng chảy mặt nhanh như vậy sẽ chảy trên các bề mặt lưu vực hoặc trong hệ thống sông suối (dòng chảy trên đất). Tuy nhiên, ngày nay dòng chảy mặt được mô tả là chủ yếu xuất hiện trên một phần của ô lưới, nơi đất vừa bão hoà do (high water table) bể chứa nước ngầm hoặc do đất bề mặt không thấm được (gọi là variable source area). Tại một vài nơi, dòng chảy sát mặt đất, được dẫn bởi những lớp không thấm được nằm bên dưới hoặc các luồng không khí sát mặt đất, cũng rất quan trọng. Do bản chất phức tạp của các quá trình dòng chảy mặt nên không thể mô hình hoá chúng cụ thể. Do đó, dòng chảy mặt thường được tính từ hàm của lượng mưa lịch sử trên một lưu vực bằng cách phân tích các đỉnh lũ trong thuỷ văn về suối và sông. Mặc dù vậy, nói chung không có cách phân tích duy nhất nào của thuỷ văn đối với dòng chảy mặt và dòng chảy trong đất, trong thực tế không khó khăn gì để tìm được những cách phân chia gần giống như vậy. Trong thực tế, L’vovich (1979) đã đưa ra bản đồ toàn cầu trung bình năm của dòng chảy mặt và dòng chảy trên đất. Tính trung bình, ông thấy rằng một nửa dòng chảy mặt tổng cộng là dòng chảy trên mặt đất. Kirby (1979) đã nghiên cứu cơ sở vật lý của việc mô hình hoá thuỷ văn. Các mô hình có thể mô phỏng dòng chảy mặt đã được Fleming (1975) tổng kết.


Theo tiêu chuẩn, có thể có dòng chảy yếu trên mặt đất tại một độ ẩm trong khả năng chứa ẩm của đất (nghĩa là đất chưa bão hoà) và có dòng chảy mặt hoàn toàn trên đất bão hoà, ta tham số hoá dòng chảy bề mặt Rs bằng:

…………..

trong đó (wsat là mật độ nước của đất bão hoà và (w là mật độ nước của đất được xác định trong lớp trên cùng và được định nghĩa là

………

và G được xác định bằng (29). Khi G âm, Rs = 0. Nếu nhiệt độ ngay sát dưới mặt đất nhỏ hơn điểm đóng băng thì dòng chảy mặt đất tăng lên. Điều này có thể xảy ra đối với hiệu ứng đóng băng của mặt đất.

f. Độ tuyết phủ:


Hầu hết các mô hình cụ thể về cân bằng năng lượng tuyết và các quá trình tan tuyết cho tới nay đều được trình bày bởi Anderson (1976). Đặc biệt, tác giả mô hình hoá quá trình truyền nước và năng lượng và những thay đổi mật độ trong cả cột tuyết. Ngược lại, chúng ta chỉ mô hình hoá dễ hiểu các quá trình tuyết mặt đất. Không có sự phân biệt rõ ràng nào giữa nhiệt độ của tuyết sát mặt đất với nhiệt độ của đất, nghĩa là trong thực tế, Tg2 chỉ nhiệt độ của tuyết sát mặt đất sau khi lớp tuyết tương đương với hơn một vài centimet chất lỏng được tích luỹ. Hầu hết các sai số đáng kể xuất hiện trong thời gian tuyết tan hoặc mưa rơi trên đống tuyết. Ta cho lượng nước trên bề mặt tuyết thấm trực tiếp vào trong đất, ngược lại lượng tuyết tan thực tế hoặc lượng nước mưa phải thấm qua đống tuyết và có thể bị đóng băng trở lại. Ta cũng ngầm bỏ qua quá trình tan tại đáy đống tuyết xảy ra do nhiệt được truyền từ mặt đất (từ quá trình tan tuyết trên mặt đất) xuống dưới, trừ khi nhiệt này truyền được tới đỉnh của mặt đất có tuyết.


Nếu có tuyết hoặc bị tuyết phủ, trước hết ta kiểm tra xem Tg có bằng 0.0oC hay không và nếu có thì tính tốc độ tan tuyết trước khi tính nhiệt độ mặt đất (xem chương 3).


Nếu Sm được tính từ phương trình (18a) vượt quá độ tuyết phủ thì Sm được cho bằng độ tuyết phủ và nhiệt độ mặt đất được tính từ phương trình (10) bao gồm cả lượng nhiệt mất đi để làm tan tuyết. Nếu tuyết vẫn còn sau khi tan thì tổng lượng tuyết được tính bằng phương trình (18), ta cho

……….

Độ tuyết phủ được cập nhật từ:

……….

trong đó Scv là tổng độ tuyết phủ được tính theo hàm của lượng nước lỏng, Ps là tốc độ giáng thuỷ tuyết và Fq bằng tốc độ thăng hoa.

5. Các hệ số cản và các thông lượng trên đất trống:


Các hệ số cản trên đất biến đổi khá nhiều (ví dụ theo Garratt, 1977). Do đó, trong sơ đồ BATS, CD được tính như hàm của CDN, là hệ số cản đối với trường hợp phiếm định, và RiB là số Richardson tổng hợp , nghĩa là

…………

trong đó CDN là hệ số cản đối với trường hợp phiếm định, RiB là số Richardson tổng hợp
……………

trong đó 
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với Tg1 là  nhiệt độ của đất (hoặc tuyết hoặc băng) bề mặt và Ta x (ps/p1)(  là nhiệt độ khí quyển, các thành phần gió tại z1 là u1, v1 trong đó z1 là độ cao của mực thấp nhất của mô hình, g = gia tốc trọng trường và

………..

Tương tự, biến đổi một chút biểu thức trên theo một vài chú ý của Deardorff (ý kiến cá nhân) với RiB < 0 ta có

………….

và với RiB > 0 thì

…………

Khi ứng dụng trong CCM2, do phụ thuộc vào độ ổn định, biểu thức này được thay thế bằng biểu thức của CCM2. Hệ số cản phiếm định nhận được từ lý thuyết lớp xáo trộn là

………

trong đó k=0.40 là hằng số von Karman và z0 là độ nhám. Đối với mặt nước ta chọn z0 = 2.3 x 10-4 m, khi đó CDNW = 0.0014. Đối với đất trống ta chọn z0 = 10-2 m thì CDNL =2.4 CDNW. 


Các thông lượng ẩn nhiệt và hiển nhiệt trên nước, băng biển hoặc các mặt trống nhận được bằng cách sử dụng hệ số cản mô men động lượng được định nghĩa ở trên như sau:

………..

trong đó (a là mật độ không khí mặt đất, CD là hệ số cản khí động lực đối với nhiệt, Cp là nhiệt độ riêng của không khí và Va là tốc độ gió. Tương tự, thông lượng ẩm tới khí quyển Fq được cho bởi:

…………

trong đó qg là độ ẩm riêng bão hoà tại nhiệt độ bề mặt (mặt đất, tuyết, băng hoặc nước), qa là độ ẩm riêng của mực thấp nhất của mô hình và fg là độ ướt có giá trị bằng 1.0 ngoại trừ đối với những bề mặt đất có độ khuyếch tán bị giới hạn, khi đó nó được tính bằng tỷ số giữa độ bốc hơi thực tế với độ bốc hơi khả năng của mặt đất, nghĩa là:

……..

Khi tính toán nhiệt độ lá cây, các hệ số cản được xác định như trên ngoại trừ giới hạn dưới được thay bằng cực tiểu của CDN / 4 hoặc 6 x 10-4 và các đạo hàm của hệ số cản theo nhiệt độ được tính từ phương trình (42), (44a), (44b), ngoại trừ đạo hàm của (44a) được thay bằng đạo hàm của (44b) tại RiB = 0 và đối với các giá trị RiB nhỏ thì nó vượt quá giá trị đó.

Trên một ô lưới có thực vật, hệ số cản phiếm định được ước lượng bằng cách kết hợp tuyến tính hệ số cản đối với thực vật với các hệ số đối với đất trống hoặc tuyết. Giả thiết rằng hệ số của tuyết là CDNS. Nếu CD, FN biểu diễn hệ số cản phiếm định trên một ô lưới và (f là phần thực vật được kết nối thêm thì:

…………

trong đó CFN là hệ số cản địa phương trên thực vật, được xác định bằng cách sử dụng phương trình (44) và z0 = z0v​ được lập thành bảng đối với một loại thực vật cho trước và Scv là phần mặt đất bị tuyết phủ, Fsn là phần thực vật bị tuyết phủ và CDNL là hệ số cản đối với đất trống. Đối với thực vật cao, trong phương trình (44), z bị trừ đi một lượng bằng độ cao “dịch chuyển”


BATS sử dụng:

…………….

Khi tính thông lượng năng lượng trong chương sau ta sẽ bỏ qua phần thực vật bị tuyết phủ, nghĩa là

………..

trong đó 
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6. Các thông lượng năng lượng của thực vật:


Cách xử lý của chúng tôi đối với thực vật trong CCM không giống với mô-hình-một-lớp thông thường trong các tài liệu vi khí tượng của Monteith (ví dụ Thom và Oliver, 1977) ngoại trừ khi xét các phương trình năng lượng riêng lẻ của mặt đất và các kháng trở riêng lẻ đối với sự truyền từ phía trên tán cây vào không khí trong tán cây và từ không khí trong tán cây vào các bề mặt tán lá và cho phép làm ướt một phần tán cây. Khi ứng dụng một mô hình self-consistent (tự phù hợp), thay vì dùng các quan trắc như thông thường thì cần biểu diễn các biến trong tán cây theo các biến trong lớp thấp nhất của mô hình. Tại mỗi điểm lưới trên đất, ta cho phần bị phủ thực vật bằng (f như đã trình bày trong chương 2 (xem Deardorff, 1978; Shuttleworth, 1978).

a.Tham số hoá các biến tán lá:


Diện tích bề mặt một mặt của thực vật trên một đơn vị diện tích mặt đất bao gồm phần mặt lá có thoát hơi nước, được xác định bằng chỉ số diện tích lá (LAI) và phần mặt lá không thoát hơi nước (bao gồm cả thực vật chết), được xác định bằng chỉ số diện tích thân (SAI). SAI là hằng số đối với mỗi loại đất trong khi LAI biến đổi theo mùa, sử dụng sự phụ thuộc vào nhiệt độ lớp đất mặt như đã dùng cho (f, ta có:

…………

trong đó yếu tố mùa FSEAS(T) được xác định từ phương trình (1c). Ký hiệu LSAI là tổng của LAI và SAI (chỉ số diện tích thân lá), nghĩa là LSAI = LAI + SAI. Để tính cả bốc hơi từ các lá và thân ướt, chúng tôi sử dụng định nghĩa của Deardorff về phần diện tích lá bị nước phủ:

…………

trong đó Wdew là tổng lượng nước bị tán cây chắn lại và WDMAX là lượng nước cực đại mà tán cây có thể giữ, được xác định trong mục sau. Biểu thức tương tự được viết cho thân cây. Phần Ld của bề mặt tán lá thoát hơi nước tự do được xác định bằng:

………..

Các giá trị được dùng ở đây để xác định LAI và SAI được cho trong Bảng 2- bảng tham số theo loại đất phủ. Các giá trị của đất có cỏ nhận được từ tài liệu của Ripley và Redman (1976). Các giá trị khác được phụ thuộc khoảng biến đổi rộng của đầu vào. SAI = 0.5 của nhóm 1 (đất nông nghiệp) tương ứng với giá trị SAI/LAI = 0.1 được Deardorff (1978) sử dụng.


Tốc độ gió trong lớp tán lá cũng là một biến cần thiết và được cho bởi:

………..

b. Lượng giáng thuỷ và sương bị thực vật chắn lại:


Khi trời mưa, các bề mặt của thực vật bị bao phủ bởi một màng nước trước khi nước bị nhỏ xuống và tạo thành dòng chảy xuống đất theo thân cây. Lượng nước này sau đó có thể tái bốc hơi vào không khí nhưng đồng thời sự thoát hơi nước không xảy ra trên các lá xanh bị ướt. Tương tự, sự hình thành của sương đêm có thể giữ cho tán lá vẫn lạnh vào buổi sáng và không bị thoát hơi nước. Giá trị điển hình của sự tái bốc hơi lượng mưa bị chắn lại nằm trong khoảng 10 đến 50% lượng mưa, phụ thuộc chủ yếu vào cường độ mưa. Sự ngăn cản quá trình thoát hơi nước do những lá ướt mới được nghiên cứu ít nhưng có thể cũng đáng kể. Tuyết rơi cũng được tán lá giữ lại và thường xảy ra quá trình hình thành sương giá trên tán lá. Những giá trị này phần nào không đáng kể đối với lượng nước tổng cộng vì sự bốc thoát hơi yếu xảy ra tại nhiệt độ thấp. Vì thế có lý khi giả thiết rằng trữ lượng nước cứng của thực vật bằng trữ lượng nước lỏng. Tương tự, ta bỏ qua lượng nước ban đầu lớn hơn của tuyết bị giữ lại và cả sự mất đi thường xuyên rất nhanh theo dòng chảy ra ngoài của nó. Giả thiết rằng trữ lượng nước cực đại bằng 0.0001 m x LSAI. Lượng nước được giữ lại trên một đơn vị diện tích mặt đất được tính từ lượng giáng thuỷ tới đất và hiệu số giữa độ thoát hơi nước và thông lượng nước tới bề mặt cây, nghĩa là:

................

Nếu Wdew > WDMAX = 0.0001 m x (fLSAI thì Wdew được cho bằng WDMAX và lượng ẩm dư thừa của lá sẽ bổ sung cho lượng giáng thuỷ trên mặt đất, cũng như đối với nước hoặc tuyết, phụ thuộc vào tiêu chuẩn tuyết rơi có được thoả mãn hay không. Biểu thức tổng quát hơn biểu diễn sự nhỏ giọt của nước được Massman (1980) xem xét.

c. Các thông lượng qua tán lá:


Trước hết ta xem xét sự bốc hơi của tán lá ướt. Thông lượng nước từ tán lá khô sau đó được xét tương tự nhưng thêm vào đó kháng trở đối với thông lượng nước do khí khổng cũng cần được chú ý đến. Nước trên tán lá ướt (lá và thân cây) bốc hơi trên một đơn vị diện tích bị ướt bằng:

..........

trong đó 
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là độ ẩm riêng hơi nước bão hoà tại nhiệt độ tán lá Tf, qaf là độ ẩm riêng hơi nước của không khí trong tán cây và rla là kháng trở khí động lực đối với thông lượng ẩm và nhiệt của một phần tử tán lá lớp biên trên một đơn vị diện tích hình chiếu của tán lá. Nhân phương trình (53) với LSAI ta được thông lượng tổng cộng từ bề mặt ướt. Nếu phương trình (53) âm sẽ cho tốc độ lích luỹ của sương trên tán lá ướt hoặc khô.


Độ dẫn nhiệt và thông lượng hơi nước từ lá được cho bởi:

...............

trong đó Cf =0.01 m s-1/2, Df là kích thước của lá trong hướng gió và Uaf là tốc độ gió thổi tới lá. Phương trình (54) tương ứng với các mô hình trong đó lớp biên được chia thành nhiều lớp mỏng (được trình bày bởi Gates, 1980). Phương trình (53) cho ta độ bốc hơi của mỗi bề mặt bên trong tán lá; tuy nhiên, cần có một cách định nghĩa khác cho phương trình (54) khi áp dụng cho thân và lá kim. Người ta cũng giả thiết rằng phương trình (53) có thể áp dụng cho tán cây nói chung.


Tương tự với phương trình (53), thông lượng nhiệt từ tán lá được cho bởi

...............

Ef là thông lượng qua các bề mặt trong tán cây chỉ bị ướt một phần với phần bị ướt được ký hiệu là 
[image: image7.wmf]w
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; bây giờ, từ phương trình (53) có:

...............

trong đó

................

trong đó rs = kháng trở khí khổng, được xem xét ở phần sau, 
[image: image8.wmf]w
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được định nghĩa bằng phương trình (49), Ld được định nghĩa bằng phương trình (50) và ( là hàm bậc thang có giá trị bằng 1 nếu có argument dương và bằng 0 nếu argument âm. Phần diện tích bị ướt bên trên tán lá không thoát hơi nước và phần có thoát hơi nước được coi là bằng nhau.


Độ thoát hơi nước Etr chỉ xảy ra trên các bề mặt lá khô và chỉ hướng ra ngoài

..............

Biểu thức trên đã bỏ qua những sai khác nhiệt độ hầu như rất nhỏ giữa các bề mặt khô và ướt, cũng như đã bỏ qua các hiệu ứng của một vài tính chất bất đồng nhất có thể có khác. Ví dụ, rất nhiều loại cây, như các cây gỗ cứng, khí khổng chỉ có ở mặt dưới của lá trong khi lá giữ phần lớn nước ở mặt trên của lá.

d. Kháng trở khí khổng:


Thuật ngữ kháng trở được dùng ở đây để chỉ sự ngăn trở cơ học tổng cộng sinh ra do sự khuyếch tán từ bên trong ra bên ngoài lá. Thuật ngữ này đôi khi để chỉ độ kháng trở của lá để phân biệt với độ kháng trở của mỗi khí khổng riêng biệt. Hơi nước trong lá luôn được giữ ở rất gần hoặc tại giá trị bão hoà, nếu không các tế bào thịt lá sẽ bị khô và lá sẽ héo. Do đó, độ kháng trở thuần rs của lá để nước có thể đi từ bên trong ra bên ngoài phụ thuộc chủ yếu vào kích thước, độ phân bố và độ mở của những khí khổng này. Tuy nhiên, sự khuyếch tán nước cũng có thể xảy ra thông qua biểu bì lá, chủ yếu bằng cách thoát hơi nước khi các khí khổng đóng lại. Nói chung, độ mở của khí khổng và do đó cả rs đều biến đổi theo các tham số môi trường khác nhau, bao gồm cả khả năng không thể hút nước của rễ đủ để cung cấp cho sự thoát hơi nước.

Độ kháng trở khí khổng được cho bởi:

................

Các số hạng ở vế phải đã được xem xét, ví dụ như bởi Jarvis (1976), Hinckley và cộng sự (1978); Rf biểu diễn mức độ phụ thuộc của rs vào bức xạ mặt trời. Nhiều nghiên cứu đã xét đến độ phụ thuộc của rs vào các thông lượng ánh sáng nhìn thấy (xem Hinckley và cộng sự, 1978, hình 3; Watts, 1997, hình 10-11; Denmead và Millar, 1976, hình 1). Những nghiên cứu này chỉ ra rằng kháng trở khí khổng cực tiểu nằm trong khoảng 10% ánh sáng mặt trời đầy đủ nhất (gần đúng đối với những cây được nghiên cứu) và toàn bộ ánh sáng mặt trời đầy đủ đối với cây lúa mì, như được chỉ ra trong tài liệu của Deanmead. ánh sáng mặt trời đầy đủ ứng với khoảng 500 W m-2 của bức xạ nhìn thấy của mặt trời ((<0.7 (m). Số hạng Rf biến đổi từ 1 khi mặt trời ở thiên đỉnh đến rsmax/ rsmin vào ban đêm, trong đó rsmax là kháng trở của biểu bì lá. Giả thiết là nó có dạng

.............

trong đó f = Fv/Fvc với rsmax = 5000 sm-1, Fv = thông lượng bức xạ nhìn thấy của mặt trời và Fvc là thông lượng bức xạ nhìn thấy của mặt trời khi Rf gấp đôi giá trị cực tiểu của nó. Các giá trị mô hình ở đây là Fvc=30 Wm-2 đối với cây, Fvc=100 Wm-2 đối với cỏ và cây trồng. Mức độ phụ thuộc của kháng trở khí khổng vào độ hụt áp suất hơi nước được cho bởi:

..........

trong đó vpd là độ lệch khỏi áp suất hơi bão hoà trong lớp lá và được ước lượng bằng

..........

Nghịch đảo của phương trình (60a) được tính trung bình theo các lớp nhận được các tổng lượng bức xạ khác nhau trong tán cây (Imax =4) và tính trung bình theo các dòng trực xạ và tán xạ, bỏ qua sự phân tán trong tán cây (do các lớp khác nhau cùng góp phần như nhau vào kháng trở nên hệ số truyền được tính trung bình). Vì vậy:

...............

trong đó fi là những phần đóng góp vào f của trực xạ và tán xạ tới trong một lớp,

.........

Đối với những lớp tán cây trên cùng,

..........

trong đó Fvi là trực xạ nhìn thấy tới và FviD là tán xạ tương ứng, TL là hệ số truyền qua tán cây của trực xạ, bỏ qua ảnh hưởng của thân, nghĩa là

.............

trong đó GL là hệ số chiếu trung bình của lá ( ta chọn GL = 0.5) và ( = cos của góc thiên đỉnh. Độ truyền tán xạ TLD bằng giá trị trong phương trình (60h) khi ( =0.5. Bên dưới lớp trên cùng:

...............

Số hạng nhiệt độ biến đổi theo mùa Sf =1/FSEAS(Tf) được cho bởi phương trình (1c). Số hạng lượng ẩm Mf phụ thuộc vào độ ẩm đất và khả năng hút nước dễ dàng của rễ từ đất khi rễ cây có một lượng ẩm cho trước. Ban đầu Mf =1, và nếu như độ thoát hơi của cây vượt quá giá trị cực đại, do phụ thuộc vào độ ẩm đất như sẽ được mô tả dưới đây thì Mf sẽ tăng lên sao cho độ thoát hơi được duy trì ở giá trị cực đại. Cuối cùng, nếu rs được cho trong phương trình (59) vượt quá rsmax thì được cho bằng rsmax.

e. Kháng trở của rễ:


Tốc độ thoát hơi nước tính được từ phương trình (58) phải phù hợp với độ thoát hơi nước cực đại mà thực vật có thể chấp nhận được như định nghĩa dưới đây. Nếu nhận thấy Etr vượt quá Etrmx thì rs được xác định lại sao cho Etr = Etrmx, với Etrmx là độ thoát hơi nước khả năng cực đại của cây. Việc xác định giá trị cực đại này dựa trên việc đơn giản hoá mô hình SPAC (mô hình đất-cây-khí quyển liên tục) của Federer (1979). Những xem xét về các mô hình rễ cây-nước có thể tìm thấy trong Hillel (1980) và Molz (1981). Lượng nước mà cây hút được trong mỗi lớp đất bị giới hạn bằng hiệu số giữa lượng nước của đất và lá chia cho kháng trở hữu hiệu. Kháng trở hữu hiệu này phụ thuộc vào tổng độ dài của rễ trên một đơn vị diện tích và kháng trở nội tại của cây trên một đơn vị độ dài rễ. Khi đất đủ khô, sự khuyếch tán của nước từ đất vào rễ cũng đóng góp vào kháng trở này. Các số hạng này biến đổi qua lại với nhau cho ta biểu thức sau:

...........

trong đó (r0 là độ thoát hơi nước cực đại của cây. Lấy tổng trên tất cả các lớp đất, mỗi lớp được ký hiệu bằng chỉ số i thì Rti là lượng rễ trong một lớp cho trước và 
[image: image9.wmf]i
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là độ khô của đất (hoặc độ héo của cây). Ta cho (r0 = 2 x 10-4 mm s-1 x (f x SEASB trong đó SEASB là hệ số bằng 1 trong mùa sinh trưởng và giảm xuống bằng 0 khi đất bị đóng băng. Đối với thực vật điển hình, (f = 0.8 và gần bằng sức chứa khả năng, 
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= 0.05 điển hình cho thực vật trong mùa sinh trưởng được tưới đủ nước, (r0 = 1.5 x 10-4 mm s-1 tương ứng với thông lượng năng lượng ẩn cực đại khoảng 380 Wm-2. Những thông lượng ẩn quan trắc được từ tán lá không ướt dưới bức xạ mặt trời tăng cường hiếm khi vượt quá 400 Wm-2. Từ số liệu mô hình đối với những rừng cây bulô và cây thích, Federer (1979, xem hình 1) đã tìm được độ thoát hơi nước cực đại khoảng 1.5 x 10-4 mm s-1, mặc dù vậy, với sức chứa khả năng của rễ đủ lớn thì độ thoát hơi có thể vượt quá 2.0 x 10-4 mm s-1.


Thế nước của lá âm có thể được xấp xỉ bằng giá trị cực đại của nó trước khi lá bị khô do thế nước của lá của rất nhiều loại cây đạt được giá trị này dưới ứng suất nước đáng kể. Số hạng 
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khi đó bằng (( - (0​) chia cho ((max- (0​) trong đó  ( là độ hút nước của đất và (max là giá trị âm cực đại của  thế nước của lá trước khi lá bị khô. Do đó, độ hút nước của đất có dạng được cho trong mục 4c là:

.................

trong đó si là lượng nước của đất trong lớp thứ i và sw​ là lượng nước của đất có độ thoát hơi nước thực sự bằng 0, ở đây được tính bằng lượng nước của đất có độ hút nước bằng 15 bars. Các loại đất có kết cấu giống đất sét có các giá trị này lớn hơn và các loại đất có kết cấu giống đất cát có các giá trị này nhỏ hơn. Số hạng 
[image: image12.wmf]i
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biến đổi từ 0 tại điểm bão hoà đến 1 tại "điểm héo". 


Tỷ số giữa độ hút nước cực đại được cho trong phương trình (61) trong một lớp đất đã cho với độ hút nước cực đại trong tầng rễ được nhân với lượng rễ trong lớp đất đã cho sẽ cho ta tổng lượng thoát hơi nước của lớp đất này. Điều này cho thấy sự phân bố khác nhau của rễ giữa lớp đất trên cùng so với cả cột đất hoạt động. Tham số ROOTF được cho trong Bảng 2 là tỷ lệ giữa mật độ rễ trong lớp trên cùng với mật độ rễ trong cả cột đất. Do đó, ví dụ như đối với tầng rễ dày 1m và lớp trên cùng dày 20cm, nếu ROOTF = 5 thì 50% lượng rễ nằm trong lớp đất trên cùng.

f. Cân bằng năng lượng của tán cây và đất:


Không khí trong tán cây có nhiệt dung không đáng kể và vì thế thông lượng nhiệt từ tán lá Hf và thông lượng nhiệt từ mặt đất Hg phải cân bằng với thông lượng nhiệt tới khí quyển Ha, nghĩa là

..............

trong đó thông lượng tới khí quyển được cho bởi

............

trong đó Cp là nhiệt độ riêng của không khí, Va là tốc độ gió của không khí bên trên tán cây và CD là hệ số truyền khí động lực tổng cộng giữa không khí tán cây và khí quyển bên trên, giả thiết là CD của nhiệt và ẩm bằng CD của mô men động lượng. Thông lượng từ đất dưới tán cây được giả thiết là

.................

trong đó CSOILC được cho bằng 0.004 là hệ số truyền giữa không khí tán cây với đất ở bên dưới.


Giải phương trình (63)-(65) để tìm Taf
.............

trong đó

.............

là các hệ số độ dẫn tương ứng đối với thông lượng nhiệt tới khí quyển bên trên tán cây, đối với thông lượng nhiệt từ tán lá và từ mặt đất. Tương tự, không khí trong tán cây được giả thiết là có độ trữ hơi nước bằng 0 sao cho thông lượng nước từ không khí trong tán cây Ea cân bằng với thông lượng từ tán lá Ef và thông lượng từ mặt đất Eg, nghĩa là

...........

trong đó Ef đã được xác định trước đây trong phương trình (56) và

...........

trong đó qg, s là độ tập trung hơi nước của đất bão hoà và fg là độ ướt của đất, được xác định bằng tỷ số giữa độ bốc hơi thực và độ bốc hơi khả năng của mặt đất, nhận được từ việc tham số hoá độ ẩm đất. Phương trình (70-72) được giải để tính qaf
..........

trong đó cV = r”cF là độ dẫn thông lượng hơi nước trung bình của tán lá.

g. Nhiệt độ lá cây:


Phương trình trữ lượng ẩm cuối cùng cần có để tính độ thoát hơi nước từ thực vật là phương trình bảo toàn năng lượng của tán lá, nghĩa là:

.............

trong đó Rn là bức xạ thuần được tán lá hấp thụ. Phương trình (74) được giải để tính nhiệt độ tán lá Tf bằng phép lặp Newton-Raphson. Trong biểu thức của mô hình, độ phát xạ của mặt đất và tán lá được cho bằng đơn vị; giả thiết rằng tán lá có nhiệt dung bằng 0 và bỏ qua sự chuyển đổi năng lượng quang hợp và hô hấp. Sự trao đổi của bức xạ nhiệt (sóng dài) hồng ngoại giữa tán cây với mặt đất được xấp xỉ bằng

.........

và sự trao đổi thuần giữa tán cây và bầu trời là

.........

trong đó FRLNK, như đã tính trong thủ tục tính bức xạ có biểu thức là  
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, là lượng bức xạ sóng dài thuần bị mất đi từ mặt đất. Lượng bức xạ mặt trời được hấp thụ Sqf nhận được từ thủ tục tính bức xạ từ bức xạ mặt trời tới và albedo của tán cây cũng như từ thủ tục con ALBEDO.


Bức xạ thuần bị thực vật hấp thụ trên một đơn vị diện tích FRAD trở thành

.........

trong đó

...........

Kháng trở được xác định trước đây được tính lặp lại khi Tf thay đổi. Đặc biệt, cần ước lượng lại thông lượng hiển nhiệt tới khí quyển và độ bốc thoát hơi Ef (xem phương trình (55)-(56)) thông qua mức độ phụ thuộc của nó vào nhiệt độ tán lá, độ ẩm riêng bão hoà 
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và thông qua độ phụ thuộc của qaf vào CD​ (phương trình (73)).

Do đó, suy ra

.................

trong đó 
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 được ước lượng bằng cách sử dụng 
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nhưng CD tại bước thời gian hiện tại và

.............

Biểu thức của 
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, cũng như tất cả các độ ẩm riêng bão hoà, được tính bằng cách sử dụng

................

với pSAT được tính từ công thức Tetens

.................

trong đó

.............

và

......

trong đó Tm = 273.16


Do đó:

...............

Ta tính Tf bằng công thức lặp

................

với

cH = cF/(cA+ cF+ cG)

Sự biến đổi của các Tf không được phép lớn hơn 1o trong một bước lặp. Cho

..............

và

..............

Phép lặp dừng lại sau 2 hoặc một số bước nếu 
[image: image18.wmf]D
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 < 0.01 và khi LEf trở nên < 0.1/ Wm-2 hoặc sau 40 bước lặp.


Sau khi hoàn thành việc tính Tf ta được

...............

sẽ được dùng để tính các thông lượng hiển nhiệt và ẩn nhiệt tới khí quyển và cập nhật trữ lượng nước của lá bằng cách cộng vào hiệu số giữa độ bốc thoát hơi và thông lượng hơi nước tới khí quyển của tán lá. Lượng nước của lá có thể cũng tăng lên do sự hình thành sương hoặc giảm đi do sự bốc hơi của nước trong lá.

h. Các thông lượng từ phần không phủ thực vật:


Các thông lượng ẩn nhiệt và hiển nhiệt từ phần mặt đất không bị phủ thực vật FBARE và QBARE được cho bởi

...............

với

................

Số hạng WG được chọn sao cho a) tiến tới giới hạn (1-(f) CDVa khi (f (0; b) tiến tới cũng giới hạn đó bên trên thực vật thấp nhưng tiến tới giới hạn (1-(f) CDUaf đối với thực vật cao.


Một giải pháp mới hơn gắn liền với việc tính toán nhiệt độ mặt đất bao gồm các số gia như trong phương trình (77) và (78) để làm chính xác hơn nhiệt độ đất tại bước thời gian thứ N+1.

7. Độ ẩm của đất có thực vật:


Khi có thực vật, độ ẩm đất và độ tuyết phủ, phương trình (27a), (27b), (28) và (40) trở thành

………..

trong đó ( là lượng thoát hơi nước từ lớp đất trên cùng, Dw là tốc độ nhỏ giọt của nước dư thừa từ các lá trên một đơn vị diện tích đất, Ds là tốc độ tương ứng tại đó lượng tuyết dư thừa rơi xuống từ các lá như đã được trình bày trong phương trình (52) và Rw= Rs + Rg là dòng chảy mặt tổng cộng.
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